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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI KHUNG RÀ SOÁT, TINH GIẢN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG MÔN TIN HỌC – KHỐI 12 

(UpDate theo Thông tư 26) 

 

TT Chương Bài Nội dung điều chỉnh Lí do điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 

Chương I. 

Khái niệm 

HCSDL  

Bài 1. Một số khái 

niệm cơ bản 

Mục 3. Hệ CSDL 

b. Các mức thể hiện 

c. Các yêu cầu của 

CSDL 

Không yêu cầu trong 

chuẩn KTKN 

Không dạy 

2 
Bài 2. Hệ quản trị 

CSDL 

Mục 2. Hoạt động của 

một hệ QT CSDL 

Không yêu cầu trong 

chuẩn KTKN 

Khuyến khích học sinh tự đọc 

 

3 Bài tập thực hành 1 
Bài 4 Không yêu cầu trong 

chuẩn KTKN 

Không thực hiện 

4 

Chương II:  

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu 

Microsoft 

Access 

Bài 3. Giới thiệu 

Microsoft Access 

Mục 1 và 2 

 

Bố trị lại tiêu đề các hạng 

mục cho phù hợp 

 

Gộp nội dung Mục 1 và Mục 2 

thành mục 

1. Hệ QT CSDL MS Access 

a) Giới thiệu MS Access 

b) Các chức năng của MS 

Access 

Mục 3 và Mục 4 

 

Sắp xếp Mục 3 với Mục 4 thành 

mục 

2. Một số thao tác cơ bản 

a) Khởi động MS Access 

b) Giới thiệu màn hình làm việc 

c) Tạo CSDL mới 

d) Các đối tượng chính trên MS 

Aceess 

e) Mở CSDL đã có 

f) Kết thúc phiên làm việc 

Mục 5 

 

Đổi tên thành Mục 3 
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5 

 

Bài 4. Cấu trúc 

bảng 

Mục 2a. Một số tính 

chất của trường 

 

Không yêu cầu trong 

chuẩn KTKN 

Khuyến khích học sinh tự đọc. 

 

Chỉ định khóa chính 

 

Giới thiệu về khóa còn 

trừu tượng, khó hiểu. 

GV minh họa trực tiếp nội dung 

này trên 

Access 

6 Bài tập thực hành 2 

Bài 1 Nội dung đơn giản Giới thiệu tóm tắt nội dung mục 

2a để hướng dẫn cho học sinh 

 

7 

Bài 5. Các thao tác 

cơ bản 

trên bảng 

 

Mục 2. b. 

•Lọc theo ô dữ liệu 

đang chọn 

 

Nội dung đơn giản Khuyến khích học sinh tự học 

 

Mục 3. Tìm kiếm đơn 

giản 

 

Nội dung đơn giản Tự học có hướng dẫn 

 

8 
Bài 6. Biểu mẫu 

 

Mục 3. Các chế độ làm 

việc với biểu mẫu. 

 

Nội dung đơn giản Khuyến khích học sinh tự đọc 

 

9 

Bài 7. Liên kết giữa 

các 

bảng 

 

Mục 1. Khái niệm 

 

Trình bày rõ ràng Gv dạy theo SGK 
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10 

Chương 

III: Hệ cơ 

sở dữ liệu 

quan hệ 

Bài 10. Cơ sở 

dữ liệu quan hệ 

Cả bài Đã dạy ở bài 4 (trang 37) và bài 

7 (trang 57) 

Chỉ hệ thống lại kiến thức, 

không giảng chi tiết. 

11 
Bài tập và thực 

hành 10 
Cả bài 

Bố trị lại thời gian dạy Thực hiện sau bài 11 

12 

Bài 11. Các 

thao tác với cơ 

sở dữ liệu quan 

hệ 

Cả bài 

Đã dạy ở bài 4, bài 5, bài 6, bài 

7, bài 8 và bài 9. 

Chỉ hệ thống lại kiến thức, 

không giảng chi tiết. 

13 

Chương 

IV: Kiến 

trúc và bảo 

mật các hệ 

cơ sở dữ 

liệu 

Bài 12.  

Các loại kiến 

trúc 

của hệ CSDL 

 

Cả bài 

Không phù hợp với đối tượng 

học sinh 

Không dạy 

14 

Bài 13. Bảo 

mật thông tin 

trong các hệ 

CSDL 

Mục 3. Mã hóa thông tin và 

nén dữ liệu 

Mục 4. Lưu biên bản 

 

Không phù hợp với đối tượng 

học sinh 

Chỉ giới thiệu tóm lược 

 

15 
 Bài tập và 

thực hành 11  
Bài 3 (trang 107) 

Vượt quá yêu cầu cần đạt theo 

chuẩn kiến thức, kỹ năng. 

Không thực hiện 

Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

    Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 
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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI  

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CẢ NĂM NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN: TIN HỌC 12 

(UpDate theo Thông tư 26) 

 

 

I. Mục tiêu. 

Về Kiến thức: 

Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về: 

 Hệ CSDL 

 Hệ QTCSDL 

 Kiên trúc CSDL và bảo mật CSDL 

Về kỹ năng: 

 Rèn luyện cho học sinh bước đầu có kỹ năng làm việc với một HQTCSDL Quan hệ 

Về Thái độ: 

 Có ý thức bảo mật thông tin, ý thức sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ công việc hàng ngày.  
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II. Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục môn học/hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục 

(Cả năm 35 tuần: 52 tiết; học kỳ 1: 18 tuần (18x1=18 tiết); học kỳ 2: 17 tuần (17x2=34 tiết)) 
* Học kỳ 1: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết 

TT Chương Bài/Chủ đề 
Yêu cầu cần đạt 

(Kiến thức, kỹ năng) 
Hướng dẫn thực hiện 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết 

dạy) 

Ghi chú 

(Hình thức tổ 

chức, nguồn lực, 

địa điểm, thời gian, 

đánh giá) 

1 

Chương I. 

Khái niệm 

HCSDL  

Bài 1. Một số khái 

niệm cơ bản 

Kiến thức 

 Biết khái niệm CSDL. 

 Biết vai trò của CSDL 
trong học tập và cuộc 
sống. 

 Biết các yêu cầu cơ 
bản đối với hệ CSDL. 

Không dạy: Mục 3. Hệ 

CSDL 

b. Các mức thể hiện 

c. Các yêu cầu của CSDL 

 
3 

Dạy trên lớp 

2 

Bài 2. Hệ quản trị 

CSDL 

Kiến thức 

 Biết khái niệm hệ quản 
trị CSDL. 

 Biết chức năng của hệ 
quản trị CSDL: Tạo lập 
CSDL; cập nhật dữ liệu, 
tìm kiếm kết xuất thông 
tin; kiểm soát, điều 
khiển việc truy cập vào 
CSDL. 

 Biết vai trò của con 
người khi làm việc với 
hệ CSDL. 

Khuyến khích học sinh tự 

đọc Mục 2. Hoạt động của 

một hệ QT CSDL 

2 

Dạy trên lớp 

3 Bài tập thực hành 1 
 Không thực hiện: Bài tập 

số 4. 
2 

Dạy trên lớp/phòng 

máy 
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4 Thi giữa kỳ 1  
Toàn bộ nội dung 

chương 1. Trừ các nội 

dung không dạy, tự học 

1 Trắc nghiệm 

5 

Chương 

II:  Hệ 

quản trị 

cơ sở dữ 

liệu 

Microsoft 

Access 

Bài 3. Giới thiệu 

Microsoft Access 

Kiến thức 

 Hiểu các chức năng 
chính của Access: Tạo 
lập bảng, thiết lập mối 
liên kết giữa các bảng, 
cập nhật và kết xuất 
thông tin. 

 Biết bốn đối tượng chính: 
bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu 
và báo cáo. 

 Biết hai chế độ làm việc: 
Chế độ thiết kế (làm việc 
với cấu trúc) và chế độ 
làm việc với dữ liệu. 

Kĩ năng 

 Thực hiện được khởi 
động và ra khỏi Access, 
tạo CSDL mới, mở 
CSDL đã có. 

Gộp nội dung Mục 1 và 

Mục 2 thành mục 

1. Hệ QT CSDL MS 

Access 

a) Giới thiệu MS Access 

b) Các chức năng của MS 

Access 

 

2 

Dạy trên lớp/ 

Phòng máy có ứng 

dụng CNTT 

Sắp xếp Mục 3 với Mục 4 

thành mục 

2. Một số thao tác cơ bản 

a) Khởi động MS Access 

b) Giới thiệu màn hình làm 

việc 

c) Tạo CSDL mới 

d) Các đối tượng chính 

trên MS Aceess 

e) Mở CSDL đã có 

f) Kết thúc phiên làm việc 

 

Mục 5 Đổi tên thành Mục 

3 
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6 Bài 4. Cấu trúc bảng 

Kiến thức 

 Hiểu các khái niệm 
chính trong cấu trúc dữ 
liệu bảng: 

 Cột (Thuộc tính): 
tên, miền giá trị. 

 Hàng (Bản ghi): bộ 
các giá trị của thuộc 
tính. 

 Khoá. 

 Biết tạo và sửa cấu trúc 
bảng. 

Kĩ năng 

 Thực hiện được tạo và 
sửa cấu trúc bảng 

 Thực hiện việc khai báo 
khoá. 

Khuyến khích học sinh tự 

đọc: Mục 2a. Một số tính 

chất của trường 

 

2 

Dạy trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

GV minh họa trực tiếp nội 

dung này trên Access: Chỉ 

định khóa chính 

7 Bài tập thực hành 2 

 Bài 1. Giới thiệu tóm tắt 

nội dung mục 2a để hướng 

dẫn cho học sinh 

2 

Thực hành phòng 

máy 

8 

Bài 5. Các thao tác 

cơ bản 

trên bảng 

 

Kiến thức 

 Biết các lệnh làm việc 
với bảng: Cập nhật dữ 
liệu, sắp xếp và lọc, tìm 
kiếm đơn giản, in  

Kĩ năng 

 Thực hiện được: Mở 
bảng ở chế độ trang dữ 
liệu, cập nhật dữ liệu, 
sắp xếp và lọc, tìm 

kiếm đơn giản, định 

Khuyến khích học sinh tự 

học: Mục 2. b. Lọc theo ô 

dữ liệu đang chọn 

 

 
2 

Dạy trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

Tự học có hướng dẫn: 

Mục 3. Tìm kiếm đơn giản 
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dạng và in trực tiếp 

9 Ôn tập 
 Toàn bộ nội dung bài 1, 2, 

3, 4, 5 1 
Trên lớp 

10 Thi học kỳ 1 
 Toàn bộ nội dung bài 1, 

2, 3, 4, 5 1 
Trắc nghiệm 

 

* Học kỳ 2: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết 

11 

Chương II:  

Hệ quản trị 

cơ sở dữ 

liệu 

Microsoft 

Access 

Bài tập và thực 

hành 3 

 Dạy học cả bài 

2 

Thực hành phòng 

máy 

12 
Bài 6. Biểu mẫu 

 

Kiến thức 

 Biết các lệnh làm 
việc với: tạo biểu 
mẫu. 

Kĩ năng 

 Tạo được biểu mẫu 

bằng thuật sĩ. 

Khuyến khích học sinh tự đọc: 

Mục 3. Các chế độ làm việc với 

biểu mẫu. 

2 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

13 
Bài tập và thực 

hành 4 

 Dạy học cả bài 

1 

Thực hành phòng 

máy 

14 

Bài 7. Liên kết 

giữa các 

bảng 

 

Kiến thức 

 Hiểu việc tạo liên kết 
giữa các bảng. 

Kĩ năng 

 Thực hiện được 
việc liên kết giữa 
hai bảng. 

Dạy học cả bài 

2 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 
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15 

 

Bài tập và thực 

hành 5 

 Dạy học cả bài 

1 

Thực hành phòng 

máy 

16 
Bài 8. Truy vấn dữ 

liệu 

Kiến thức 

 Biết khái niệm và vai 
trò của mẫu hỏi. 

 Biết các bước chính 
để tạo ra một  
mẫu hỏi. 

Kĩ năng 

 Viết đúng biểu thức 
điều kiện đơn giản.  

 Tạo được mẫu hỏi 
đơn giản. 

Dạy học cả bài 

2 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

17 

 

Bài tập và thực 

hành 6 

 Dạy học cả bài 

2 

Thực hành phòng 

máy 

18 Thi giữa kỳ 2 

 Nội dung bài 6, 7, 8 

1 

Thi thực hành 

19 
Bài tập và thực 

hành 7 

 Dạy học cả bài 

2 

Thực hành phòng 

máy 
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20 
Bài 9. Báo cáo và 

kết xuất báo cáo 

Kiến thức 

 Biết khái niệm báo 
cáo và vai trò của nó. 

 Biết các bước lập báo 
cáo.  

Kĩ năng 

 Tạo được báo cáo 
bằng thuật sĩ. 

 Thực hiện được lưu 
trữ và in báo cáo. 

Dạy học cả bài 

1 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

21 Bai tập thực hành 8 
 Dạy học cả bài 

2 
Thực hành phòng 

máy 

22 Bai tập thực hành 9 
 Dạy học cả bài 

2 
Thực hành phòng 

máy 

23 

Chương 

III: Hệ cơ 

sở dữ liệu 

quan hệ 

Bài 10. Cơ sở dữ 

liệu quan hệ 

Kiến thức 

 Biết 2 loại mô 

hình dữ liệu: logic 

và vật lí. 

Cả bài: Chỉ hệ thống lại kiến 

thức, không giảng chi tiết. 
1 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

24 
Bài tập và thực 

hành 10 
 

Cả bài: Thực hiện sau bài 11 
3 

Thực hành phòng 

máy 

25 

Bài 11. Các thao 

tác với cơ sở dữ 

liệu quan hệ 

Kiến thức 

 Biết khái niệm mô 
hình quan hệ. 

 Biết các đặc trưng cơ 
bản của mô hình 
quan hệ: cột 
(trường), hàng (bản 
ghi). 

 Biết khái niệm khoá 
và khái niệm liên kết 
giữa các bảng.  

Cả bài: Chỉ hệ thống lại kiến 

thức, không giảng chi tiết. 

2 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 
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 Biết các thao tác với 
CSDL quan hệ: Tạo 
bảng, cập nhật, sắp 
xếp các bản ghi, truy 
vấn CSDL và lập báo 
cáo. 

Kĩ năng 
Xác định các bảng và 
khoá liên kết giữa các 
bảng của bài toán quản 
lÝ  
đơn giản.  

26 

Chương 

IV: Kiến 

trúc và bảo 

mật các hệ 

cơ sở dữ 

liệu 

Bài 12.  

Các loại kiến trúc 

của hệ CSDL 

 

Kiến thức 

 Biết khái niệm về 
các cách tổ chức tập 
trung và phân tán. 

 Biết được ưu nhược 
điểm của mỗi cách 
tổ chức này. 

Cả bài: Không dạy 

0 

 

27 

Bài 13. Bảo mật 

thông tin trong các 

hệ CSDL 

Kiến thức 

 Hiểu khái niệm và 
tầm quan trọng của 
bảo mật CSDL. 

 Biết một số cách 
thông dụng bảo mật 
CSDL. 

Chỉ giới thiệu tóm lược: Mục 3. 

Mã hóa thông tin và nén dữ liệu 

Mục 4. Lưu biên bản 

 

 

2 

Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

28 
 Bài tập và thực 

hành 11  
 

Không thực hiện: Bài 3 (trang 

107) 
2 

Thực hành trên 

máy 

29 
Ôn tập, thi 

Ôn tập  
Hệ thống toàn bộ nội dung 

chương 2,3 
1 

Thực hành trên 

máy 

30 Thi học kỳ 2  Toàn bộ nội dung chương 2,3 1 Thực hành phòng 
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máy 

31 Sửa bài thi  
Sửa bài thi học kỳ 2 

1 
Dạy học trên lớp có 

ứng dụng CNTT 

32 Thực hành tổng hợp   1 Thực hành trên máy 

 

 Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 

Cả năm: 35 tuần; 52 tiết 

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết 

(UpDate theo Thông tư 26) 

Tuần Tiết Tên bài/Chủ đề Ghi chú 

01 (07/09/20 – 13/09/20) 
1 §1. Một số khái niệm cơ bản (T1)  

02 (14/09/20 – 20/09/20) 
2 §1. Một số khái niệm cơ bản (T2)  

03 (21/09/20 – 27/09/20) 
3 §1. Một số khái niệm cơ bản (T3)  

04 (28/09/20 – 04/10/20) 
4 §2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (T1)  

05 (05/10/20 – 10/10/20) 
5 §2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (T2)  

06 (12/10/20 – 18/10/20) 
6 Bài tập và TH 1  

07 (19/10/20 – 25/10/20) 
7 Bài tập và TH 1  

08 (26/10/20 – 01/11/20) 
8 Kiểm tra 1 tiết  

09 (02/11/20 – 08/11/20) 
9 §3. Giới thiệu Microsoft Access (T1)  

10 (09/11/20 – 15/11/20) 

10 §3. Giới thiệu Microsoft Access (T2)  
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Tuần Tiết Tên bài/Chủ đề Ghi chú 

11 (16/11/20 – 22/11/20) 
11 §4. Cấu trúc bảng (T1)  

12 (23/11/20 – 29/11/20) 
12 §4. Cấu trúc bảng (T2)  

13 (30/11/20 – 06/12/20) 
13 Bài tập và thực hành 2 (T1)  

14 (07/12/20 – 13/12/20) 
14 Bài tập và thực hành 2 (T2)  

15 (04/12/20 – 20/12/20) 
15 §5. Các thao tác cơ bản trên bảng (T1)  

16 (21/12/20 – 27/12/20) 
16 §5. Các thao tác cơ bản trên bảng (T2)  

17 (28/12/20 – 03/01/21) 
17 Ôn tập  

18 (04/01/21 – 10/01/21) 
18 Thi học kỳ 1  

(11/01/21 – 17/01/21) 
  Kết thúc học kỳ 1 

Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

    Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 

Cả năm: 35 tuần; 52 tiết 

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết 

(UpDate theo Thông tư 26) 

Tuần Tiết Tên bài/Chủ đề Ghi chú 

19 (18/01/21 – 24/01/21) 1, 2 Bài tập và thực hành 3 (T1,2)  

20 (25/01/21 – 31/01/21) 3, 4 Bài 6. Biểu mẫu (T1, 2)  

21 (01/02/21 – 07/02/21) 5 

6 

Bài tập và thực hành 4 

Bài 7. Liên kết giữa các bảng (T1) 

 

(08/02/21 – 14/02/21)  Nghỉ tết âm lịch  

(05/02/21 – 21/02/21)  Nghỉ tết âm lịch  

22 (22/02/21 – 28/02/21) 
7 

8 

Bài 7. Liên kết giữa các bảng (T2)  

Bài tập và thực hành 5 

 

23 (01/03/21 – 07/03/21) 9, 10 Bài 8. Truy vấn dữ liệu (T1, 2)  

24 (08/03/21 – 14/03/21) 11 

12 

Bài tập và thực hành 6 (T1) 

Thi giữa kỳ 2 

 

 

25 (15/03/21 – 21/03/21) 13 

14 

Bài tập và thực hành 6 (T2) 

Bài tập và thực hành 7 (T1) 

 

26 (22/03/21 – 28/03/21) 15 

16 

Bài tập và thực hành 7 (T2) 

Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo 

 

27 (29/03/21 – 04/04/21) 17, 18 Bai tập thực hành 8 (T1, 2)  

28 (05/04/21 – 11/04/21) 19, 20 Bai tập thực hành 9 (T1, 2)  
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Tuần Tiết Tên bài/Chủ đề Ghi chú 

29 (12/04/21 – 18/04/21) 21 

22 

Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ 

Bài tập và thực hành 10 (T1) 

 

30 (19/04/21 – 25/04/21) 23, 24 Bài tập và thực hành 10 (T2, 3)  

31 (26/04/21 – 02/05/21) 25, 26 Bài 11. Các thao tác với cơ sở dữ liệu 

quan hệ (T1, 2) 

 

32 (03/05/21 – 09/05/21) 27, 28 Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ 

CSDL (T1, 2) 
 

33 (10/05/21 – 16/05/21) 29, 30 Bài tập và thực hành 11 (T1, 2)  

34 (17/05/21 – 23/05/21) 31 

32 

Ôn tập 

Thi học kỳ 2 

 

35 (24/05/21 – 30/05/21) 33 

34 

Sửa bài thi học kỳ 2 
Thực hành tổng hợp 

 

(31/05/21 – 06/06/21)   Kết thúc năm học 

Ghi chú:  

- Thời lượng Tin học 12 là 52 tiết được dạy trong 35 tuần của năm học, HK1: 1 tiết/1 tuần; HK2: 2 tiết/1 tuần. 

- PPCT trên được bố trí theo 35 tuần của năm học, giáo viên căn cứ vào để thực hiện dạy đúng, đủ số tiết quy định, tuy nhiên tùy theo 

kế hoạch và thời gian năm học của trường xây dựng mà giáo viên có thể điều chỉnh để đáp ứng chương trình dạy học. 

Biên Hòa, ngày 12 tháng 09 năm 2020 

    Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trịnh Quốc Huynh 

 


